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- Tình trạng dinh dưỡng của trẻ tính theo chỉ số cân nặng theo tuổi (CN/T). Suy dinh dưỡng nhẹ cân khi 
CN/T  < - 2SD so với quần thể tham chiếu NCHS/WHO. 

- Retinol huyết thanh được phân tích  bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp (HPLC) tại khoa vi chất- Viện 
Dinh dưỡng Quốc gia tại thời điểm điều tra ban đầu (T0), sau 9 tháng can thiệp (T9). 

- Chỉ số hiệu quả của mỗi nhóm được tính bằng giảm tỷ lệ vitamin A trong 9 tháng can thiệp (T0-T9) chia 
cho tỷ lệ vitamin A tại thời điểm T0. Hiệu quả bảo vệ được tính bằng chỉ số hiệu quả của nhóm can thiệp trừ đi 
chỉ số hiệu quả của nhóm chứng 

- Số liệu được phân tích trên chương trình SPSS 13.0 và EPIINFO 6.04. Kết quả được trình bày theo các số 
trung bình, tỉ lệ %. Các test t, test t cặp, Mann-Whitney U, 2 được sử dụng để kiểm định sự khác biệt. 

- Đề tài được sự nhất trí của chính quyền địa phương và phụ huynh của trẻ. Đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn 
khi lấy máu, quy trình tách huyết thanh, sử dụng bơm kim bướm 1 lần khi lấy máu.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nghiên cứu tỷ lệ viêm họng ở cộng đồng dân tộc £ Đê – Tây Nguyên 
 

Phùng Minh Lương,  
Nguyễn Tấn Phong, Đặng Tuấn Đạt 

 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Họng là ngã tư (giao lộ) đầu vào của đường ăn và 

đường thở: Thức ăn từ miệng qua họng- thực quản 
xuống dạ dày và khí thở từ mũi qua họng, thanh khí 
phế quản đến nhu mô phổi. Họng là cơ quan hình 
ống, ống họng. Đó là ống Xơ - Cơ và Niêm mạc (NM) 
nằm trước cột sống cổ đi từ nền sọ đến ngang mức 
đốt sống cổ (C6), tương đương với bờ dưới sụn nhẫn ở 
phía trước. ống họng dài khoảng 12cm, dẹt từ trước ra 
sau, trên rộng dưới hẹp. Chỗ rộng nhất ở trên cùng 
ngay dưới nền sọ: 5cm và chỗ hẹp nhất ở dưới cùng, 
chỗ họng tiếp với thực quản : 2,5cm. 

Phía trên ống họng tiếp giáp với nền sọ (sàn sọ). 
ở đây thành sau họng dính chặt ở giữa với cử họng 
của xương chÈm và hai bên vào mặt dưới phần đá 
của xương thái dương. Họng nằm ngay sau mũi, 
miệng và thanh quản. Bờ dưới sụn nhẫn của thanh 

quản là mốc  dưới cùng của họng và tiếp nối với 
miệng thực quản. 

Mục tiêu nghiên cứu: xác định tỷ lệ mắc bệnh 
viêm họng ở cộng đồng dân tộc £ Đê- Tây Nguyên. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
Đối tượng nghiên cứu: cộng đồng dân tộc £ Đê 

tỉnh Dak Lak. Thời gian nghiên cứu từ tháng 2/2008- 
5/2009. 

Phương pháp nghiên cứu: 
- Thiết kế nghiên cứu: là 2 nghiên cứu 

ngang(NCN) để xác định tỷ lệ đang mắc ở cộng đồng 
người dân tộc £ Đê :NNC1 vào mùa mưa, NNC2 vào 
mùa khô 

- Cỡ mẫu : Nghiên cứu ngang được thực hiện trên 
những người hiện có mặt trong quần thể  [4].  
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+ Cỡ mẫu nghiên cứu (n) được tính theo công thức 

sau : n = Z2
(1 - /2) 

pq
e2   

n= 385. Qua 2 mùa khô và mùa mưa  chúng tôi 
khám 7508 người. 

Cách thức chọn mẫu : chọn ngẫu nhiên , mẫu 
phân tầng và mẫu chùm . Phương tiện thăm khám: 
máy nội soi TMH. 
Số liệu thu thập được phân tích xử lý theo phương 
pháp thống kê y học trên Epi-info 6.0. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
Bảng 1. Tỷ lệ các bệnh về họng: 

Các bệnh về họng N Tỷ lệ % 
Có 282 3,8 Viêm họng 

(N=7508) Không 7226 96,2 
CÓ 30 0,4 VA (N=7508) 

Không 7478 99,6 
Có 813 10.8 Viêm amydal 

Không 6695 89.2 
 

Nhận xét: viêm Amydal có tỷ lệ cao nhất. 
Bảng 2. Bệnh viêm amydal theo mùa, giới và tuổi: 
 

Viêm amydal (N = 813) 
Mùa 

(N=813) 
N % Giới (N=799) N % 

Mùa khô 575 70,7 Nam 354 44,3 
Mùa mưa 238 29,3 Nữ 445 55,7 

Nhóm tuổi (N=812) 

 
0 – 
10 
tuổi 

11- 
20 
tuổi 

21- 
30 
tuổi 

31- 
40 
tuổi 

41- 
50 
tuổi 

51- 
60 
tuổi 

> 60 
tuổi 

N 235 258 119 85 59 27 29 
% 28,9 31,8 14,7 10,5 7,3 3,3 3,6 

 
Nhận xét:Nam ít hơn Nữ, mùa khô nhiều hơn mùa 

mưa. Nhóm tuổi 21- 30 tuôỉ cao nhất 
Bảng 3. Bệnh VA theo mùa và giới: 
 

VA (N = 30) 
Theo mùa N % Theo giới N % 
Mùa khô 19 63,3 Nam 18 60,0 
Mùa mưa 11 36,7 Nữ 12 40,0 

 
Nhận xét: mùa khô nhiều hơn mùa mưa, Nam > 

Nữ. 
Bảng 4: Mối liên quan giữa tuổi với viêm họng: 

Viêm họng (N=282) N =7851 
Có Không 

p 

0 – 10 tuổi 44 (1,8%) 2393 (98,2%) 
11- 20 tuổi 61 (3,0%) 1941 (97,0%) 
21- 30 tuổi 49 (5,1%) 905 (94,9%) 
31 – 40 tuổi 57 (6,8%) 778 (93,2%) 

0,000* 

41 – 50 tuổi 36 (6,5%) 521 (93,5%) 
51 – 60 tuổi 17 (5,0%) 322 (95,0%) 

> 60 tuổi 18 (4,8%) 360 (95,2%) 
 

Nhận xét: Có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi 
(p<0,001). 

Bảng 5. Mối liên quan giữa mùa khí hậu với viêm 
họng: 

Viêm họng (N=282) N = 7508 
Có Không 

p OR 
(95% CI) 

Mùa khô 159 
(4,3%) 

3520 
(95,7%) 

Mùa mưa 123 
(3,2%) 

3706 
(96,8%) 

0,011 
0,735 

(0,578- 
0,934) 

 

Nhận xét: Có sự khác biệt giữa mùa khô và mùa 
mưa (p<0,05). Bệnh viêm họng ở mùa khô = 0,735 
mùa mưa (CI: 0,578 – 0,934), độ tin cậy 95%. Vậy tại 
thời điểm mùa khô, bệnh nhân sẽ có ít nguy cơ mắc 
bệnh hơn mùa mưa. 

KẾT LUẬN 
Tỷ lệ viêm Amydal :10,8%, Viêm họng: 3,8%, V.A: 

0,4%.Có sự khác nhau về tỷ lệ các bệnh họng liên 
quan theo mùa , tuổi và giới. 

SUMMARY 
Research on proportion of pharyngitis at the £ De 

ethnic minority communnity in Western Highland , 
Viet Nam . 

The study was carried out in Dak Lak province. 
The method used in the study  was  cross – section 
survey. Sampling method was random .The cross-
sectional survey  was in 2 seasons .After people 
examination and diseases classcification through 
studying 7508 people in 3 villages from 2/2008-
5/2009.Authors obtained the folowing results : 
Diseases group : Tonsilllitis: 10,8%, %. V.A : 0,4%. , 
pharyngitis: 3,8%. 

Keywords: pharyngitis. 
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